CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề:

Việt Nam có bờ biển dài 3.260km, 12 đầm, phá, 112 cửa sông, lạch, trong đó 47 cửa có độ sâu 1,6 đến 3,0 m. Hệ thống 4.000 hòn đảo, đặc biệt có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có thể xây dựng được cơ sở hạ tầng phục  vụ khai thác xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ an ninh tổ quốc.
Thuỷ sản là một trong những ngành sản xuất chính của người dân Việt Nam từ bao đời nay. Nếu từ thập niên 60, một số lĩnh vực hoạt động của ngành thủy sản như: Chế biến, khai thác, bước đầu được cơ giới hóa thì sau 40 năm xây dựng ngành thủy sản đang trở thành mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân.
Trong những năm gần đây, do nhu cầu xuất khẩu ngày càng phát triển nhanh dẫn đến sự hình thành các khu vực nuôi tôm Hùm thương phẩm trong lồng.
Tôm Hùm (Panulirus) sinh sống phổ biến ở biển Việt Nam, nhưng phân bố chủ yếu ở vùng biển miền Trung, là một trong những đặc hải sản quí có giá trị kinh tế cao. Ngày nay tôm Hùm là một mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Ngoài giá trị thực phẩm, tôm Hùm còn có nhiều giá trị về y học: Chất Kitin trong vỏ tôm được sử dụng để điều chế chất kích thích sinh trưởng, thuốc diệt khuẩn, chữa bỏng, giảm huyết áp. Vỏ tôm Hùm còn được tận dụng làm đồ mỹ nghệ.
Vì chưa chủ động được nguồn giống bằng các biện pháp sinh sản nhân tạo, nên con giống đưa vào nuôi thương phẩm chỉ được khai thác tự nhiên. Do số lượng lồng nuôi ngày càng tăng cao theo nhu cầu xuất khẩu của thị trường dẫn đến nhu cầu về tôm giống tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu đó, người dân các khu vực ven biển đã tiến hành khai thác một cách bất hợp lý làm ảnh hưởng đến nguồn lợi tôm Hùm ở vùng biển miền Trung nước ta.
Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất tôm Hùm phát triển thuận lợi, việc tìm hiểu hiện trạng, hoạt động, nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả hoạt động. Được sự đồng ý của Khoa kinh tế trường Đại học Nông lâm tôi tiến hành thực hiện đề tài: 

“Đánh giá  kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tôm Hùm tại xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”.
Trong thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của thầy Tôn Thất Đào và cùng ngư dân xã Xuân Cảnh.
Nhân đây tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô cùng bà con ngư dân đã giúp tôi hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

1.2. Mục đích nghiên cứu:

Xác định, đánh giá hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh tôm Hùm, từ đó đưa ra giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất tôm Hùm ở xã Xuân Cảnh.
1.3. Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu kỹ thuật khai thác và kinh doanh tôm Hùm giống.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh tôm Hùm.
- Đề xuất một số phương hướng.
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN
Việt Nam thuộc nước đông dân trên Thế giới. Năm 2002, dân số nước ta đã đạt 80 triệu người, nhịp độ tăng trưởng bình quân là: 1,7%/ năm. Nước ta có 29 tỉnh tiếp xúc trực tiếp với biển. Dân cư ở vùng này chiếm 51% dân số toàn quốc, trong đó số người trực tiếp sống bằng nghề đánh cá chiếm 1,4%  dân số toàn quốc. Dân cư Việt Nam nói chung là trẻ. Đó là một lợi thế bởi tuổi trẻ năng động, dễ thích nghi. Đặc biệt, với ngư dân vùng biển do tỷ lệ sinh đẻ cao, đời sống thấp kém, tuổi thọ không cao nên tỷ trọng sức trẻ của nguồn lao động trong ngành thuỷ sản ngày một lớn. Tuy nhiên, hiện nay lợi thế này chưa phát huy tốt vì trình độ văn hóa cũng như trình độ chuyên môn của lực lượng lao động ngày còn thấp.
2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ thuỷ sản trên thế giới trong những năm gần đây:
2.1.1. Những nét chính về hoạt động sản xuất của nghề cá Thế giới:

Nghề cá Thế giới trải qua nhiều thăng trầm đã thực sự thu hút những tiến bộ vượt trội kể từ sau năm 1950 (đạt 17 triệu tấn/1 năm 1953 và 34,9 triệu tấn năm 1961 rồi 68,3 triệu tấn đến năm 1983). Trong suốt 2 thập kỷ kế tiếp, nhờ những thành tựu khoa học kỹ thuật, các nước công nghiệp phát triển đã chuyển mạnh sang khai thác hải sản ở đại dương và đầu tư tích cực vào nuôi trồng thủy sản. Các cường quốc thủy sản bao gồm: Trung Quốc (26 – 28 triệu tấn), Peru (15 - 17 triệu tấn), Nhật (8-9 triệu tấn), Mỹ và Nga (đều khoảng 5 - 6 triệu tấn). Bước vào thập kỷ 90, đã có những dấu hiệu không sáng sủa về khai thác hải sản vì các lý do:
- Những vùng biển nhiều tiềm năng đã bị lạm phát (mức khai thác hải sản đã khá cao, năm 1996 đã lên tới 81,7 triệu tấn).
- Môi trường biển ngày càng bị ô nhiễm.
- Thời tiết, khí hậu thay đổi nhiều (xu hướng nóng lên).
Từ những năm 80, tổ chức nghề cá Thế giới đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng sinh thái môi trường biển và đã có những biện pháp buộc các nước có nền công nghiệp khai thác thuỷ sản phát triển, đặc biệt là ở khối Bắc Âu và Nhật Bản phải hạn chế khai thác trên nhiều vùng biển quốc tế. Vì vậy, sản lượng khai thác hải sản đã giảm dần. 
Trái ngược lại, lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản phát triển rõ rệt từ thập kỷ 20 và kéo dài liên tục đến nay, nhờ đó bù lại sản lượng khai thác hải sản bị giảm sút. Nhiều nơi đã đạt trình độ cao trong nghề nuôi như: Ecuador, Đài Loan. Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia… Nếu năm 1975, cả Thế giới nuôi được 9 triệu tấn thuỷ sản thì 20 năm sau (1995) đã đạt 27,8 triệu tấn. Các nước Châu Á được xem như khu vực nuôi thủy sản chính vì chỉ tính tổng sản lượng của vùng Đông Nam Á và Nam Á năm 1994 đã đạt 19,5 triệu tấn, chiếm 27,5% tổng sản lượng Thế giới, đó là chưa kể Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc đều đạt sản lượng vào loại cao. Các nước Châu Mỹ còn rất nhiều tiềm năng và khu vực Châu Âu sẽ vừa là cái nôi nuôi nhân tạo cá biển, vừa là trung tâm chuyển giao công nghệ nuôi trồng hiện đại.
2.1.2. Tình hình tiêu thụ thuỷ sản trên Thế giới:
Đã đạt mức sống ngày một cao, nhu cầu về ăn của con người ngày một thay đổi. Tới nay, đa phần dân số Thế giới hiểu được lợi ích của Thủy sản – Một loại thực phẩm nhiều Protein, chất khoáng, vitamin, dễ tiêu hóa, dễ chế biến và dễ ăn. Xu hướng tăng cường dùng thuỷ sản trong bữa ăn hàng ngày thay thịt gia súc, gia cầm ngày một rõ. Vì vậy, trong quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế và tự do hóa thị trường hiện nay, thương mại thủy sản càng có nhiều triển vọng tốt. Hiện nay, mức tiêu thụ thuỷ sản bình quân đầu người trên Thế giới đã đạt được 15,7kg/1năm.
Mức tiêu thụ thủy sản bình quân/ người/năm rất khác biệt giữa các nhóm nước, các châu lục và các quốc gia. Trong đó mức tiêu thụ thuỷ sản ở các nước công nghiệp là cao hơn hẵn so với các nước còn lại.
Bảng 1: Mức tiêu thụ thuỷ sản thời kỳ 1995-1997 của các nước trên Thế giới:

	Khối các nước
	Mức tiêu thụ (kg/người/năm)

	- Các nước công nghiệp
	28,4

	- Các nước có nền kinh tế chuyển đổi
	10,2

	- Các nước có thu nhập thấp, thiếu thực phẩm
	3,1






Nguồn tin : Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên
Bảng 2: Tình hình sản xuất và tiêu thụ thuỷ sản trên Thế giới:
	Sản lượng (Triệu tấn)
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	1.Nội địa
	
	
	
	
	
	

	- Khai thác
	6,7
	7,2
	7,4
	7,5
	8,0
	8,2

	- Nuôi trồng
	12,1
	14,1
	16,0
	17,6
	18,7
	19,8

	Tổng cộng nuôi trồng và khai thác
	18,8
	21,4
	23,4
	25,1
	26,7
	28,0

	2.Biển
	
	
	
	
	
	

	-  Khai thác
	84,7
	84,3
	86,0
	86,1
	78,3
	84,1

	- Nuôi trồng 
	8,7
	10,5
	10,9
	11,2
	12,1
	13,1

	Tổng cộng biển
	93,4
	94,8
	96,9
	97,3
	90,4
	92,3

	Tổng cộng khai thác
	91,4
	91,6
	93,5
	93,6
	86,3
	97,2

	Tổng cộng nuôi trồng
	20,8
	24,6
	26,8
	28,8
	30,9
	32,9

	Tổng cộng thuỷ sản Thế giới
	112,3
	116,1
	120,3
	122,4
	117,2
	125,2

	3. Tiêu dùng 
	
	
	
	
	
	

	- Tiêu dùng cho người
	79,8
	86,5
	90,7
	93,9
	93,3
	92,6

	- Biến thành bột cá và dầu 
	32,5
	29,6
	29,6
	28,5
	23,9
	30,4

	- Cung cấp thuỷ sản đầu người (kg) 
	14,3
	15,3
	15,8
	16,1
	15,8
	15,4





Nguồn tin : Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên
2.1.3.  Thị trường thuỷ sản Thế giới :
Trong buôn bán thuỷ sản, đã hình thành 3 thị trường lớn từ nhiều năm là: Mỹ, Nhật và Tây Âu (nay là EU).

- Thị trường Mỹ lớn nhất cả về xuất và nhập khẩu, tiếp nhận đủ loại thuỷ sản nước nóng, nước lạnh để vừa cung cấp cho nhu cầu dân Mỹ và chế biến để xuất sang EU, Nhật. Những mặt hàng luôn có nhu cầu lớn ở thị trường này là: Tôm (Tôm nguyên liệu, tôm đông, tôm chế biến tinh), cá ngừ, cá rô phi, nhuyễn thể… Những nước xuất khẩu tôm chính vào thị trường Mỹ trong nhiều năm qua được biểu thị qua bảng:
Bảng 3:  Nhập khẩu tôm của Mỹ từ 10 bạn hàng mậu dịch lớn nhất 1991-2000:
	STT
	Nước
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	1
	Thái Lan
	45,5
	53,9
	66,8
	80,8
	77,8
	72,7
	73,4
	92,3
	114,5
	126,4

	2
	 EÂcuañor 
	48,8
	54,7
	49,2
	48,1
	51,8
	44,1
	63,7
	64,5
	50,4
	19,1

	3
	Meâhico 
	16,6
	13,7
	20,4
	22,9
	33,1
	30,8
	34,0
	35,4
	35,0
	29,1

	4
	 Trung Quốc
	35,1
	49,4
	31,0
	22,9
	14,6
	7,7
	12,9
	7,0
	8,8
	18,0

	5
	 Ấn Độ
	17,5
	17,7
	19,1
	22,6
	17,7
	18,9
	20,0
	20,2
	21,8
	28,3

	6
	Inñoâneâsia
	11,5
	13,7
	13,3
	11,0
	5,3
	9,9
	12,8
	15,3
	16,0
	16,7

	7
	Baêngladet
	4,9
	8,3
	9,6
	8,6
	5,0
	9,2
	9,8
	6,3
	8,8
	10,2

	8
	Panama
	5,9
	5,5
	6,3
	7,0
	8,6
	8,7
	10,5
	10,2
	7,8
	5,8

	9
	Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,08
	14,7

	10
	Nước khác
	59,0
	53,2
	56,9
	60,9
	57,0
	62,2
	57,0
	64,2
	68,6
	75,8

	
	Tổng
	244,8
	270,1
	272,6
	284,8
	270,9
	264,2
	294,1
	315,4
	339,8
	344,11


Nguồn tin: Tổng hợp
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh thuỷ sản Việt Nam trong những năm gần đây:
2.2.1. Khai thác hải sản:

Khai thác hải sản là một trong lĩnh vực sản xuất chính của ngành Thuỷ sản. Ở thập kỷ 80, khai thác hải sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng, nhưng sang thập kỷ 90, nhịp độ tăng trưởng trong lĩnh vực này đã hạ xuống. Trong 10 năm 1990-2000, sản lượng, giá trị và tốc độ phát triển khai thác hải sản của Việt Nam được ghi nhận như sau:

Bảng  4  : Kết quả khai thác hải sản của Việt Nam, giai đoạn 1990-2000
	Năm
	Sản lượng
	Giá trị (giá so sánh 1994)

	
	Tấn
	Tốc độ phát triển (%)
	Tỷ đồng
	Tốc độ phát triển (%)

	1990
	728.524
	101,7
	5.559,2
	11

	1991
	801.096
	110,0
	6.556,4
	117,2

	1992
	843.101
	105,2
	6.962,0
	106,2

	1993
	911.939
	108,2
	7.526,5
	108,1

	1994
	1.120.916
	122,9
	9.121,0
	121,2

	1995
	1.195.292
	106,6
	9.213,7
	101,0

	1996
	1.277.964
	106,6
	10.797,8
	117,2

	1997
	1.315.839
	103,0
	11.522,8
	107,3

	1998
	1.356.971
	103,1
	11.821,4
	102,1

	1999
	1.525.986
	112,5
	12.640,3
	106,9

	2000
	1.660.904
	108,8
	13.683,1
	108,2


Nguồn tin : Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên

Tuy sản lượng và giá trị khai thác hải sản trong 10 năm qua đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhưng cũng đã có những biểu hiện tiếp cận dần tới mức bảo hòa. Lý do là nguồn lợi hải sản gần bờ đã bị khai thác kiệt quệ, trong khi nguồn lợi hải sản xa bờ vẫn còn xa tầm với.
Trong cơ cấu tổng sản lượng thuỷ sản, nguyên liệu từ lĩnh vực khai thác vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, khoảng trên 70%, mặc dù tỷ trọng đang giảm dần qua các năm, thể hiện qua bảng 5.
Bảng 5 : Cơ cấu sản lượng thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 1990-2000:

(ÑVT: %)

	Năm
	Khai thác
	Nuôi trồng
	Toàn ngành

	1990
	81,8
	18,2
	100,0

	1991
	82,6
	17,4
	100,0

	1992
	83,0
	17,0
	100,0

	1993
	82,9
	17,1
	100,0

	1994
	76,5
	23,5
	100,0

	1995
	75,4
	25,6
	100,0

	1996
	75,1
	24,9
	100,0

	1997
	76,0
	24,0
	100,0

	1998
	76,1
	23,9
	100,0

	1999
	76,0
	24,0
	100,0

	2000
	75,5
	24,5
	100,0


Nguồn tin : Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên
Nếu phân theo các vùng kinh tế thuỷ sản, sản lượng khai thác hải sản từ nửa cuối thập kỷ 90 đến năm 2001 được biểu thị qua bảng 6.
 Bảng 6 : Sản lượng khai thác hải sản tính theo vùng
 (ĐVT: tấn)

	Vùng
	1995
	1998
	1999
	2000
	2001

	Đồng bằng sông Hồng 
	56.965
	66.206
	75.518
	85.231
	89.641

	Đông Bắc
	25.809
	28.563
	30.012
	30.213
	32.483

	Tây Bắc
	1.255
	908
	1.112
	1.084
	1.205

	Bắc Trung  bộ
	93.109
	106.277
	117.668
	136.764
	142.267

	Duyên Hải
	
	
	
	
	

	Nam Trung bộ
	216.762
	245.485
	268.127
	300.528
	300.528

	Tây Nguyên
	4.482
	2.208
	2.957
	2.338
	2.338

	Đông Nam Bộ
	244.670
	255.728
	314.931
	326.963
	326.963

	ĐBS Cửu Long
	552.240
	651.596
	803.919
	829.313
	829.313

	Cả nước
	1.195.292
	1.356.971
	1.660.094
	1.724.758
	1.724.758


Nguồn tin : Tổng hợp
Như vậy, sản lượng khai thác tập trung chủ yếu ở các vùng có tiềm năng, trước hết là đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, rồi tới Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng. Nếu chỉ riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chiếm tới gần phân nửa sản lượng khai thác thuỷ sản của toàn quốc, thì các vùng còn lại chiếm tỷ trọng hơn 51% (bảng 5).
Để phát triển khai thác hải sản, trước hết phải đầu tư xây dựng các đoàn tàu cá mạnh.  Trong điều kiện hiện nay, khi môi trường sinh thái và nguồn hải sản gần bờ của nước ta bị suy kiệt thì việc phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ và hoàn thiện công nghệ khai thác là vấn đề vô vùng cấp bách nhưng cũng rất nan giải. Qua nhiều thập kỷ, tàu thuyền của Việt Nam loại vỏ gỗ là chủ yếu, công suất thấp, trang thiết bị phục vụ cho đánh bắt hải sản vừa thiếu vừa lạc hậu. Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã có rất nhiều chính sách để tăng cường, mở rộng quy mô và hoàn thiện phương tiện đánh bắt, nhất là từ năm 1997, khi Chương trình khai thác hải sản xa bờ được Nhà nước phê duyệt và thực thi thì số lượng tàu thuyền cũng như công suất của tàu thuyền đã phát triển khá nhanh, chất lượng của phương tiện đánh bắt cũng được nâng cao.
2.2.2.Nuôi trồng thuỷ sản:

Với 3.260km bờ biển, 12 đầm phá và các eo vịnh, 112 cửa sông, lạch, hàng ngàn đảo lớn nhỏ ven biển, lại thêm hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt cùng với các hồ thủy lợi, thuỷ điện, nước ta có một tiềm năng rất lớn về mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với diện tích lên đến 1.700.000ha. Diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản được phân bố theo cơ cấu sau (bảng 7).
Bảng 7:  Cơ cấu diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam
	Loại mặt nước
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	- Ao hồ nhỏ, mương vườn
	120.000
	7,1

	- Hồ chứa mặt nước lớn
	340.000
	20,0

	- Ruộng có khả năng nuôi thuỷ sản
	580.000
	34,1

	- Vùng triều
	660.000
	38,8

	TỔNG CỘNG
	1.700.000
	100,0


Nguồn tin : Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên
Tốc độ tăng diện tích nuôi trồng trong 10 năm 1989 -1999 đạt khoảng 4-5%/năm. Cho đến năm 2001, tình hình sử dụng mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng được thể hiện ở bảng 8.
Bảng 8:Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo vùng 1995-2001:

(ÑVT: ha)

	Vùng
	1995
	1998
	1999
	2000
	2001

	Đồng bằng sông Hồng
	58.753,5
	63.013,0
	66.811,5
	68.349,8
	71.333,0

	Đông Bắc
	23.031,1
	30.696,3
	28.791,9
	29.847,3
	31.088,5

	Tây Bắc
	3.089,0
	3.199,8
	3.486,7
	3.505,4
	3.820,9

	Bắc Trung bộ
	26.710,7
	29.505,9
	31.728,6
	30.641,5
	32.716,4

	Duyên hải Nam Trung bộ
	13.632,0
	17.807,8
	19.059,4
	17.299,4
	19.601,6

	Tây Nguyên
	4.203,0
	4.789,9
	4.665,7
	5.116,9
	5.643,0

	Đông Nam bộ
	34.773,0
	33.640,6
	37.151,3
	41.960,6
	44.409,1

	Đồng bằng sông Cửu Long
	289.390,5
	341.847,6
	332.923,6
	445.154,2
	547.105,1

	TỔNG CỘNG
	453.582,8
	524.500,9
	524.618,7
	641.875,1
	755.717,6


Nguồn tin : Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên
Như vậy, đồng bằng sông Cửu Long  là vùng có diện tích nuôi trồng lớn nhất, chiếm 59,68% trong tổng diện tích nuôi trồng của cả nước.
Nói chung, diện tích các loại mặt nước đã sử dụng trên 45%, đã đến ngưỡng an toàn sinh thái, riêng phần diện tích ruộng trũng có thể phát triển thêm vì mới sử dụng được chưa qua 30%. Diện tích sử dụng vùng triều đã đạt đến mức cao (70%), vì vậy cần hạn chế.
2.2.3.  Tình hình sản xuất thủy sản ở Phú Yên trong những năm gần đây:

Tài nguyên nguồn lợi thuỷ sản vùng nước lơ,ï mặn:

 ( Diện tích vùng nước lợ:

 Phú Yên có 3 vùng sinh thái nước lợ là: Vùng cửa sông, vùng đầm phá và vùng vịnh. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 21000ha. Đây là một nguồn tài nguyên lớn để phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu kinh tế ngành thuỷ sản và kinh tế vùng ven biển của tỉnh.
- Trong đó diện tích vùng bãi triều và cao triều có khả năng nuôi tôm xuất khẩu có diện tích 3.038 ha, đã sử dụng vào nuôi trồng đến đầu năm 2002 là 2.054 ha, đạt mức sử dụng tài nguyên diện tích gần 67%.
- Vùng mặt nước tự nhiên ở đầm phá, vùng ven biển, vùng vịnh còn khả năng rất lớn. Cần đẩy mạnh nghề nuôi thuỷ đặc sản xuất khẩu theo hình lồng, bè, đăng… ở các vùng nước này nhằm bảo vệ nguồn lợi và giảm dần nghề khai thác tự nhiên trong đầm vịnh ven biển.
( Môi trường nguồn lợi thuỷ sản vùng nước mặn lợ:

Vùng nước mặn lợ ven biển (cửa sông, vùng vịnh, đầm phá) là vùng giao tiếp động lực sông và biển. Chúng nhận được các nguồn dinh dưỡng từ các dòng chảy lục địa mang ra, và các nguồn dinh dưỡng của biển do dòng triều mang vào, tạo nên vùng sinh thái đặc thù đa dạng và phong phú, có điều kiện môi trường thuận lợi cho phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản.
- Đây là vùng sinh sản tự nhiên và sinh trưởng của các loài tôm cá con để bổ sung trữ lượng cho biển. Khai thác tự nhiên trong vùng nước lợ với mật độ và cường độ cao đang làm nguồn lợi không phát triển được (năm 1991 sản lượng 450 tấn, năm 1999 là 386 tấn, năm 2002 là 402 tấn). Do đó cần loại bỏ các nghề khai thác tự nhiên mang tính huỷ diệt môi trường (giã cào, chài, vó,…) thay thế bằng các hình thức nuôi trồng để bảo vệ nguồn lợi.
- Đây là vùng sinh sản tự nhiên và sinh trưởng của các loài tôm cá con để bổ sung trữ lượng cho biển. Khai thác tự nhiên trong vùng nước lợ với mật độ và cường độ cao đang làm nguồn lợi không phát triển được (năm 1991 sản lượng 450 tấn, năm 1999 là 386 tấn, năm 2002 là 402 tấn). Do đó cần loại bỏ các nghề khai thác tự nhiên mang tính huỷ diệt môi trường (giã cào, chài, vó,…) thay thế bằng các hình thức nuôi trồng để bảo vệ nguồn lợi.
- Nếu khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên vùng nước mặn lợ ven biển vào nuôi trồng, khai thác, hàng năm có thể tạo công việc làm cho trên 13.190 lao động, đạt sản lượng trên 7.500 tấn thuỷ đặc sản làm nguyên liệu xuất khẩu, góp phần chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp kinh tế vùng ven biển của tỉnh.
(  Nguồn lợi tôm biển:

Vùng biển miền Trung trong đó có Phú Yên, tôm biển có thành phần phong phú, đa dạng, đã phát hiện khoảng 35 loài thuộc các họ tôm he, tôm hùm, tôm rồng (mũ ni) và họ ruốc (moi). Trong đó họ tôm he đứng hàng đầu về số lượng loài và về sản lượng cũng như giá trị xuất khẩu.
- Trên cơ sở thăm dò năng suất khai thác khảo sát trong những năm trước đây và theo dõi tình hình thực tế khai thác hiện nay, bước đầu dự tính khả năng trữ lượng cho phép khai thác tôm biển của tỉnh Phú Yên là 700 tấn/năm (chưa kể tôm mũ ni) bằng khoảng 9,5% trữ lượng tôm cho phép khai thác của các tỉnh miền Trung.
- Dự báo phân bố các bãi tôm của tỉnh Phú Yên tập trung cao ở vùng độ sâu 100 m trở vào và ở phía Bắc tỉnh là chính (quanh các đảo và vùng cửa vùng vịnh).

- Năm 1998 khai thác tôm biển của Phú Yên đạt khoảng 600 tấn/năm chiếm gần 85% trữ lượng khai thác cho phép năm 2002 đạt 845 tấn. Khả năng gia tăng còn không nhiều.
Thực trạng khai thác nguồn tài nguyên thuỷ sản:
 Trong những năm qua, nguồn lợi khai thác hải sản ven bờ đã tới hạn. Sản lượng khai thác vùng biển năm 2002: 30.000 tấn  (trong đó: Tôm 845 tấn, cá: 25.738 tấn; thuỷ sản khác: 3417 tấn).
2.2.4. Thực trạng khai thác và nuôi trồng tại xã Xuân Cảnh  trong những năm qua:
Bảng 9:  Thực trạng khai thác và nuôi trồng tại xã Xuân Cảnh  trong những năm qua

	Năm
	Hộ
	Hộ khai thác
	Hộ nuôi trồng

thuỷ sản

	2001
	217
	120
	97

	2002
	247
	130
	117

	2003
	265
	135
	130

	2004
	283
	140
	143

	2005
	305
	145
	160

	2006
	325
	150
	175


Nguồn tin: UBND xã Xuân Cảnh
* Nhận xét: Qua kết quả điều tra từ  (bảng 9) ta thấy những hộ khai thác thuỷ sản tăng ít hơn so với những hộ nuôi trồng thuỷ sản. Vì phần lớn môi trường khai thác chỉ với trình độ quảng canh, khai thác gần bờ, làm cho nguồn tài nguyên gần bờ ngày càng cạn kiệt, còn khai thác xa bờ chưa được đầu tư lớn. So với khai thác, nuôi trồng thuỷ sản có nhiều lợi thế hơn: Nuôi trồng thuỷ sản cho phép chủ động kiểm soát được chất lượng vệ sinh của nguyên liệu, làm giảm áp lực khai thác hải sản vùng ven biển, tạo điều kiện để phục hồi nguồn lợi hải sản. Nuôi trồng thuỷ sản góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo ra một đội ngũ nông dân có đầu óc tính toán, có hiểu biết kỹ thuật. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tạo điều kiện để hình thành những mô hình hợp tác mới trong ngành thuỷ sản giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp thuỷ sản, giữa sản xuất với dịch vụ. 
2.2.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh tôm Hùm tại xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên:

2.2.5.1. Điều kiện tự nhiên:  
 Diện tích tự nhiên của xã Xuân Cảnh: 2122ha.

 Trong đó:

 + Diện tích đất nông nghiệp là: 696,61 ha chiếm tỷ lệ : 32,82% tổng diện tích tự nhiên.

 + Diện tích đất phi nông nghiệp 974,26ha chiếm tỷ lệ 45,91% tổng diện tích tự nhiên. 
+ Diện tích đất chưa sử dụng: 451, 13ha chiếm tỷ lệ: 21,25%.
a.Vị trí địa lý:

Xuân Cảnh là xã nằm về phía Đông của huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Phía Bắc giáp với xã Xuân Hòa.
Phía Nam giáp với xã Xuân Phương, Xuân Thịnh.

Phía Tây giáp với xã Xuân Bình.

Phía Đông giáp với biển đông.

b. Điều kiện khí hậu:
Xã Xuân Cảnh có khí hậu miền Trung - Trung Bộ nên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa rõ rệt trong năm. Mùa khô từ tháng 1 – tháng 8, có những đợt nóng kéo dài gây hạn hán, nhiệt độ có lúc lên đến 37-380C. Mùa mưa từ tháng 9 - tháng 12.
2.2.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

a. Giao thông:

Xã Xuân Cảnh là xã ven biển, nên đường giao thông không thuận tiện. Nhưng các tuyến đường đã được bê tông hóa dần nên thuận lợi cho việc bà con đi lại và lưu thông hàng hóa giữa các xã, huyện.
b. Điện - nước sinh hoạt:
Được sự quan tâm của Nhà nước, xã Xuân Cảnh có 98% hộ dân sử dụng mạng điện lưới quốc gia, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu khai thác từ nguồn nước tự nhiên, đào giếng.
c. Nhân hộ khẩu: 
Toàn xã có 5.624 người gồm 1.352 hộ, số người trong độ tuổi lao động : 3137 người chiếm tỷ lệ 55,77%.

d. Hoạt động cơ cấu ngành nghề:

Số hộ có thu nhập từ nông lâm thuỷ sản là: 946 hộ chiếm tỷ lệ 69,97%. 
Số hộ có thu nhập từ các ngành nghề công nghiệp xây dựng 49 hộ chiếm tỷ lệ 3,62%. 
Số hộ có thu nhập từ các ngành dịch vụ là 258hộ  chiếm tỷ lệ 19,08%. 
Số hộ có thu nhập từ nguồn khác: 81 hộ chiếm tỷ lệ 5,99%.

2.2.5.3. Thuận lợi và khó khăn:
* Thuận lợi:
Xuân Cảnh là một xã ven biển có lợi thế về phía Đông giáp biển Đông, các thôn còn lại được bao bọc bởi đầm Cù Mông.  Chiều dài của xã giáp với biển là 3km. Có đường giao thông nông thôn tiếp giáp với các xã lân cận cho nên rất thuận lợi cho việc giao lưu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Là một xã ven biển cho nên rất thuận lợi trong việc đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản. Nền kinh tế của xã trong những năm gần đây không ngừng tăng lên, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập của người dân tăng lên từ khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.  Trong đó, nghề đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản được xác định là nghề phát triển kinh tế mũi nhọn của xã.
* Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, địa phương còn khó khăn về vấn đề rủi ro trong thiên tai, thời tiết, dịch bệnh thường xảy ra, giá cả bất ổn định.
Trình độ văn hóa của người dân còn thấp, cho nên trong quá trình khai thác và nuôi trồng còn mang tính tự phát chưa tuân theo sự quy hoạch trong đánh bắt và nuôi trồng của Nhà nước.
Vệ sinh môi trường ngày càng ô nhiễm, có thể gây ra dịch bệnh trong quá trình nuôi.

CHƯƠNG III
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung, thời gian và địa điểm nghiên cứu:

3.1.1. Nội dung:
Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tôm Hùm tại xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
3.1.2. Thời gian:

 Đề tài được thực hiện từ ngày 24/8 đến hết ngày 20/10/2007.

3.1.3. Địa điểm nghiên cứu:

Xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

3.2. Phương pháp nghiên cứu:

3.2.1. Cơ sở lý luận:
3.2.1.1. Khái niệm hộ nông dân:

Hộ nông dân là hộ gia đình chuyên sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi…), là yếu tố chủ yếu đưa đến sự tăng trưởng trong nông nghiệp. Mặt khác, hộ nông dân còn là nhân tố chính trong việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề lao động ở nông thôn và cũng là nhân tố tiếp cận khoa học công nghệ mới.
3.2.1.2. Khái niệm hộ ngư dân:
Là hộ gia đình chuyên sản xuất trong lĩnh vực ngư nghiệp (nuôi trồng thuỷ sản, khai thác thuỷ sản) là yếu tố chủ yếu dẫn đến sự tăng trưởng trong ngư nghiệp.
3.2.1.3. Các chỉ tiêu công thức tính toán:

a. Khái niệm về hiệu quả kinh tế:
Đối với tất cả các cơ quan ban ngành, đơn vị sản xuất kinh doanh, tập thể hay cá nhân khi tham gia vào sản xuất kinh doanh đều cần có nguồn vốn để đầu tư và tiến hành hoạt động sản xuất. Mục tiêu cuối cùng từ hoạt động là lợi nhuận. Nghề nuôi tôm cũng có cùng mục tiêu trên, để tối đa lợi nhuận thì những người dân phải tìm mọi cách để tăng sản lượng trên đơn vị diện tích, đồng thời giảm đến thấp nhất chi phí nuôi. Hiệu quả kinh tế được đo lường bằng tỷ suất kết quả thu được từ hoạt động sản trên tổng chi phí đã bỏ ra trong quá trình đó.
b. Hiệu quả kinh tế đối với nuôi trồng thuỷ sản:

Hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm là việc sử dụng đầy đủ, hợp lý đất đai, lao động , trang thiết bị, các kỹ thuật nuôi… nhằm mang lại lợi nhuận và thu nhập cao nhất trên một đơn vị diện tích hoặc trên một đồng vốn, một đồng chi phí họ đảm bảo thỏa mãn nhu cầu vật chất của các thành viên trong hộ, đồng thời có đủ nguồn vốn để đầu tư tái sản xuất. 
c. Các chỉ tiêu kết quả hiệu quả:

- Tổng chi phí: Phản ánh toàn bộ chi phí bỏ ra để đầu tư vào quá trình sản xuất. Chi tiêu này nhiều hay ít nó phụ thuộc vào qui mô canh tác, trình độ canh tác và ngoài ra còn có sự tham gia nhiều yếu tố khác.
Tổng chi phí sản xuất = Chi phí vật chất +  Chi phí lao động.

- Doanh thu : Là chỉ tiêu phản ánh kết quả đạt được trong quá trình sản xuất. Chỉ tiêu này cao hay thấp phụ thuộc vào năng suất và giá bán.

Doanh thu = Sản lượng X Đơn giá.

· Lợi nhuận: Là khoảng chênh lệch giữa khoảng thu và chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất hay lợi nhuận bằng thu nhập trừ chi phí lao động nhà và thuế.
Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí sản xuất

3.2.2. Phương phápnghiên cứu và xử lý số liệu:

3.2.2.1.Phương pháp nghiên cứu:

Điều tra thống kê là tổ chức, tiến hành việc thu thập tài liệu về các hiện tượng, quá trình kinh tế – xã hội và theo một kế hoạch thống nhất.
* Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Đầu tiên lập bảng câu hỏi về vấn đề cần nghiên cứu. Điều tra các hộ khai thác, nuôi tôm trên địa bàn thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp. Vừa kết hợp phỏng vấn, vừa quan sát thực tế để đánh giá đúng vấn đề. 
* Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp:  Liên hệ với các phòng ban có liên quan tiến hành xin các báo cáo, các số liệu đã được tổng hợp, phân tích… về vấn đề nghiên cứu.
- Điều tra nghiên cứu thông qua các tài liệu, thống kê để nắm được đặc điểm sinh học của tôm Hùm: tập tính sống, mùa vụ sinh sản, mùa vụ khai thác.

- Sử dụng phiếu điều tra trực tiếp phỏng vấn các hộ dân tại xã Xuân Cảnh để thu thập các thông tin về hiện trạng khai thác, sản xuất kinh doanh tôm Hùm.
- Thống kê số lượng tôm khai thác được của 1 hộ trong 1 vụ bằng cách sử dụng phiếu điều tra đi phỏng vấn trực tiếp ngư dân.

3.2.2.2. Xử lý số liệu:

Số liệu thu được trong quá trình điều tra được xử lý bằng các công thức toán học và phần mềm Excel:

CHƯƠNG IV

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thực trạng nuôi trồng thuỷ sản ở Phú Yên:

Phú Yên có cả 3 vùng nước: ngọt, lợ, mặn. Chúng chứa đựng một nguồn tài nguyên nguồn lợi thuỷ sản đa dạng, phong phú. Vùng biển khai thác có hiệu quả của Phú Yên rộng khoảng: 6.900km2, nằm trong vùng biển đa dạng về các loài cá, với khoảng 500 loài cá, 38 loài tôm, 15 loài mực và các loài hải sản khác như: Sò, Điệp, Yến sào. Tôm biển có thành phần phong phú đa dạng, đã phát hiện khoảng 35 loài thuộc các họ: Tôm He, tôm Hùm, tôm Rồng (Mũ Ni) và họ ruốc (Moi). Trong đó họ tôm He đứng hàng đầu về sản lượng loài và số lượng cũng như giá trị xuất khẩu. Bước đầu dự tính khả năng trữ lượng cho phép khai thác tôm biển của tỉnh Phú Yên là 700 tấn/năm bằng 9,5% trữ lượng tôm cho phép khai thác của các tỉnh miền Trung. 
* Nuôi trồng thuỷ sản :
Phương thức nuôi trồng thuỷ sản đã chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng thâm canh, công nghiệp. Đã và đang hình thành: Vùng nuôi tôm Sú trên triều, vùng nuôi tôm Thẻ chân trắng trên triều, vùng nuôi ốc Hương lồng bè, vùng nuôi biển Xanh, nuôi cá lồng trên sông và trên hồ Thuỷ điện; nên sản phẩm ngày càng lớn, làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn ven biển, miền núi, biến các vùng đất hoang hóa trước đây thành vùng sản xuất hàng hóa lợi nhuận cao.
Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2002 là: 2614 ha, trong đó:
- Diện tích nuôi nước ngọt là: 130ha tăng 30% so với năm 1996. Nhân dân đã bắt đầu quan tâm đầu tư, nghề này tuy chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng nó góp phần tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn, miền núi như: Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Đồng Xuân.
- Diện tích nuôi tôm Sú, thời kỳ 1996-2002 tăng bình quân 12,8% /năm, đến cuối năm 2002 là 2614ha. Nghề nuôi tôm Hùm phát triển nhanh, do suất đầu tư thấp, ít rủi ro, hiệu quả cao nên kích thích ngư dân đầu tư phát triển mạnh. Hiện nay có khoảng 12.980 lồng nuôi thương phẩm.
* Về đối tượng nuôi:
- Ở vùng nước ngọt: Ngoài các đối tượng nuôi truyền thống như: Cá Mè, Chép, Trống cỏ,… trong những năm qua đã đưa vào nuôi thử nghiệm một số đối tượng có giá trị kinh tế như: Cá rô phi đơn tính, cá Tra, cá Chình, …
- Ở vùng nước lợ, mặn : Ngoài nuôi tôm Sú, tôm Hùm, cá Mú , Cua, Ghẹ bà con ngư dân còn đưa vào nuôi trồng một số đối tượng mới như: Cá Mú Đài Loan, ốc Hương, tôm Thẻ chân trắng, Vẹm xanh, Rong sụm… 
* Về năng suất nuôi:
Năng suất nuôi tôm Sú nước lợ bình quân đạt 1,23 tấn/1ha/năm. Đặc biệt một số nơi nuôi thâm canh đạt năng suất từ 3 - 4 tấn/1ha/vụ như vùng nuôi tôm trên triều xã Hòa Hiệp Bắc, vùng nuôi tôm trên triều Đông Tác. Nuôi cá ao hồ nhỏ trước đây năng suất bình quân 0,85 tấn/1ha đến nay bình quân đạt 0,93 tấn/1ha. Nuôi tôm Hùm lồng năng suất đạt 50 kg/1 lồng.
4.2. Vai trò, vị trí và đóng góp của nghề sản xuất tôm Hùm:

4.2.1. Vai trò:

Hiện nay ngành nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt là khai thác tôm Hùm đóng một vai trò quan trọng, nó đem lại thu nhập cao cho các ngư dân, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
4.2.2. Vị trí:
Khai thác tôm Hùm được xem là động lực chủ yếu để thúc đầy kinh tế xã hội phát triển. Từ đó huy động nhiều thành phần kinh tế tham gia góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân… làm cho kinh tế của xã phát triển toàn diện, vững chắc.
4.2..3. Đóng góp của nghề khai thác tôm Hùm:
- Phát triển nghề khai thác tôm Hùm sẽ kéo theo các nghề khác phát triển: Chế biến đông lạnh, cơ sở dịch vụ cung cấp thức ăn, thuốc phòng trị bệnh.
- Góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

- Góp phần tăng thu nhập cho người dân, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.
4.3. Cỡ  giống tôm Hùm khai thác được tại xã Xuân Cảnh:

Tôm Hùm giống khai thác được tại khu vực này có nhiều cỡ giống khác nhau. Tuy nhiên ta chỉ chia ra 2 loại cỡ giống là:

- Tôm trắng: Là tôm Hùm giống còn trắng trong chưa phát triển sắc tố, có chiều dài cơ thể từ 1,8 ( 2,4 cm. Chiều dài giáp đầu ngực 0,85 ( 1,15cn, có trọng lượng thân từ 0,17 ( 0,35g.

- Tôm đen: là tôm Hùm giống trắng đã qua một số lần lột xác và xuất hiện sắc tố trên vỏ tôm (ở đây tính cả tôm hồng vào cùng loại, cỡ với tôm đen). Tôm con trong giai đoạn này có chiều dài cơ thể từ 2,5 ( 4cm. Chiều dài giáp đầu ngực 1 ( 1,7cm, trọng lượng 0,4 ( 1,2g.

Theo kết quả điều tra tại khu vực này, ngư dân khai thác chủ yếu ở 2 loài tôm Hùm thuộc giống Panulirus đó là: tôm Hùm Bông (Panulirus ornatus) và tôm Hùm Đá (Panulirus homarus) chiếm tỷ lệ cao hơn. Đồng thời kích thước và trọng lượng của tôm Hùm Bông con luôn lớn kích thước và trọng lượng thân của tôm Hùm Đá.
Kết quả điều tra về sản lượng các loài tôm Hùm giống khác được tại xã Xuân Cảnh sẽ được thể hiện ở bảng 9.
Bảng 10: Tỉ lệ các loài tôm Hùm giống khai thác tại xã Xuân Cảnh:
	Loài
	Tôm Hùm Bông (P.ornatus)
	Tôm Hùm Đá (P.honarus)

	Chỉ tiêu
	Tôm trắng
	Tôm đen
	Tôm trắng
	Tôm đen

	Kích thước (cm)
	2,2 ( 2,4
	2,5 ( 4
	1,8 ( 2,2
	2,3 ( 3,8

	Trọng lượng (g)
	0,25 ( 0,35
	0,4 ( 1,2
	0,17  (  0,25
	0,35 ( 1,0

	Số lượng (con)
	6664
	553
	1698
	456

	Tỉ lệ (%)
	71,1
	5,9
	18,2
	4,86


Nguồn tin: UBND xã Xuân Cảnh
* Nhận xét: Bảng 10 cho thấy các chỉ tiêu về chiều dài cơ thể và trọng lượng của các cỡ tôm giống,  các loài. Qua bảng 9 ta thấy sản lượng tôm Hùm Bông Trắng khai thác được chiếm tỷ lệ cao nhất (71,1%). Sau đó là sản lượng tôm Hùm Đá Trắng 18,2%. Do cường độ khai thác tương đối mạnh diễn ra lúc đầu vụ dẫn đến khi tôm lột xác một vài lần và chuyển lên tôm giống có màu đen thì sản lượng tôm còn lại trong khu vực khai thác không đáng kể. Điều đó làm ảnh hưởng tới sản lượng tôm Hùm giống màu đen khai thác được tương đối thấp. Yếu tố không kém phần quan trọng nữa là khi tôm chuyển lên màu đen chúng có xu hướng di cư ra xa bờ dần nên cũng làm ảnh hưởng tới sản lượng tôm Hùm giống màu đen khai thác được ở khu vực ven bờ.
Vì tôm Hùm giống trắng có sức chịu đựng kém, kích thước kha 1nhỏ nên ngư dân thường tiến hành ương nuôi 1 ( 2 tháng. Khi tôm lên màu mới xuất bán cho các hộ nuôi tôm Hùm lồng thương phẩm.
4.4. Trình độ văn hóa của ngư dân ở xã Xuân Cảnh:

Đa số ngư dân khu vực này đều có trình độ văn hóa thấp. Theo kết quả điều tra cho thấy những hộ hiện nay tham gia khai thác tôm Hùm, nếu tính theo chủ hộ thì trình độ văn hóa của họ chỉ từ cấp 2 trở xuống. Trình độ văn hóa của ngư dân khu vực xã Xuân Cảnh thấp vì một số nguyên nhân:
- Do đặc điểm của nghề khai thác phải tuân theo thời vụ và thời gian của một chuyến đi biển có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày hoặc có khi có khi 1 đến 2 tuần nên các chủ hộ không có thời gian quan tâmđến việc học của con cái.
- Do ngư dân địa phương chưa nhận thấy tầm quan trọng của việc học nên chỉ đặt mục đích kinh tế lên trên hết, dẫn đến trẻ em nghỉ học sớm và tham gia làm kinh tế với gia đình.
- Do cơ sở vật chất hạ tầng còn nghèo nàn lạc hậu nhất là hệ thống trường học trong khu vực.
- Kết quả điều tra về trình độ văn hóa của các chủ hộ tham gia khai thác tôm Hùm giống được thể hiện bằng bảng sau:
Bảng 11: Trình độ văn hóa của các chủ hộ tham gia khai thác tôm Hùm giống tại xã Xuân Cảnh:

	Trình độ văn hóa
	Số chủ hộ
	Tỉ lệ (%)

	Không học
	6
	20

	Học cấp I
	17
	56,67

	Học cấp II
	7
	23,33


Nguồn tin: UBND xã Xuân Cảnh
* Nhận xét:
Nói chung, trình độ văn hóa của ngư dân tại xã Xuân Cảnh còn rất thấp so với các khu vực khác tại TP. Tuy Hòa. Vì vậy sự nhận thức của họ về vấn đề khai thác và nuôi trồng thuỷ sản còn bị hạn chế.
4.5. Kỹ thuật nuôi tôm Hùm:

4.5.1. Phương pháp khai thác tôm Hùm giống:

Có nhiều hình thức khai thác nhưng theo kết quả tìm hiểu tại khu vực xã Xuân cảnh, ngư dân thường sử dụng các hình thức khai thác chính sau:

* Sử dụng lưới mành có hệ thống đèn điện chiếu sáng để khai thác. Thường tiến hành thả lưới và chong đèn sáng từ 19 giờ đến 4 giờ sáng thì nhất lưới và thu tôm. Nếu khai thác bằng hình thức này thì chỉ tiến hành vào những đêm tối trời không có trăng sáng hoặc những đêm có trăng sáng muộn từ 12 giờ đêm trở đi, để lợi dụng tính hướng quang của tôm Hùm con, nên người ta sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng.
* Sử dụng hệ thống hang, lỗ nhân tạo để khai thác tôm Hùm giống: Dùng cây gỗ hoặc đá san hô, lưới rách, cành cây để tạo hang, lỗ để làm chỗ ẩn nấp của tôm Hùm. Dựa vào tập tính của tôm Hùm con là ban ngày tìm hang hốc ẩn nấp, ban đêm chui ra ngoài đi kiếm ăn để khai thác tôm Hùm giống bằng hình thức này. Với cây gỗ và đá san hô, người ta sử dụng khoan, khoan lỗ làm chỗ ẩn nấp cho tôm. Với lưới rách và cành cây nhỏ thì bó lại thành ( ( 20 ( 25 cm. Ngoài ra còn có thể sử dụng các tảng đá san hô có kích thước lớn, có nhiều rong bám để tạo hang cho tôm trú ẩn. Với hình thức khai thác này thường phải sử dụng máy nén hoặc bình O​2 trong khi khai thác.
* Sử dụng máy nén khí, bình O2 để khai thác tôm Trắng các rạn đá san hô tự nhiên. Đối với rạn đá san hô có độ sâu nhỏ có thể lặn thủ công, không cần các thiết bị lặn, nhưng với rạn đá có độ sâu lớn cần các thiết bị lặn như bình O2 hoặc máy nén khí, kính lặn trong quá trình khai thác.
4.5.2. Kỹ thuật ương giống và nuôi tôm hùm lồng:
4.5.2.1. Các dạng lồng nuôi:

Có 3 dạng lồng nuôi sử dụng trong nghề nuôi tôm hùm hiện nay:

* Lồng ghăm cố định (chuồng) :  

Lồng được làm ở những nơi nước không quá sâu, đáy mềm. Lồng được cố định bởi khung cây gỗ cắm chặt xuống nền đáy bằng hệ thống cọc gỗ dài 2,5 – 5m. Khung lưới có đáy chắc chắn thường có kích thước 4x4x4,5m được cột chằng vào khung gỗ sao cho lưới không bị cọ xát vào cột gỗ. Mép trên khung lưới cao hơn mức thuỷ triều cao nhất 0,5m. Mặt trên khung lưới có phủ lưới chắn đề phòng tôm leo ra ngoài khi nước thuỷ triều cao.
Dạng lồng này được sử dụng phổ biến hiện nay do giá thành thấp, dễ làm. Tuy nhiên, do không di chuyển được nên khi gặp sự cố về môi trường không thể di dời lồng được. Sau vài năm nuôi, chất đáy phía dưới lồng bị nhiễm bẩn dễ tạo điều kiện bất lợi cho tôm, người nuôi phải bỏ vị trí cũ, làm lại ở vị trí mới thuận lợi hơn.
Lồng chìm kín:  Trước kia dạng lồng này thường được đóng bằng gỗ, nẹp gỗ và bọc lưới 2 lớp, kích thước: 3x3x2,5m. Nhưng do nặng nề, khó thao tác, tốn kém nên ngày nay dạng lồng này được làm bằng khung sắt và bao bọc lưới 2 lớp, kích thước: 2x2x1m. Lồng được gắn cố định 1 ống nhựa PVC cao hơn mực nước để tiện việc cho tôm ăn. Dạng lồng này hiện nay chủ yếu dùng để ương tôm hùm con lên cỡ giống cung cấp cho người nuôi tôm thương phẩm.
Lồng bè nổi:  Bao gồm khung gỗ chia làm 4 ô, được đặt trên hệ thống phao, mỗi ô được treo một khung lưới kích thước: 4x4x4m. Tuỳ theo qui mô của bè nuôi, người ta có thể liên kết nhiều khung gỗ trên thành bè rộng theo ý muốn. Dạng lồng này thường được đặt nuôi ở vùng nước sâu, dễ dàng tháo rời từng khung lồng, kéo cả lồng tôm đi nơi khác nếu cần thiết. Do dạng nuôi bằng lồng ghăm cố định đang gặp nhiều bất lợi về môi trường nên hiện nay nghề nuôi tôm hùm đang có xu hướng chuyển sang nuôi lồng bè nổi.
4.5.2.2. Chọn địa điểm nuôi:
Địa điểm thích hợp cho nghề nuôi tôm hùm lồng là vũng, vịnh kín gió, nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định. Những vùng chịu ảnh hưởng của sông ngòi, độ mặn thấp, không thích hợp cho nuôi tôm Hùm. Độ mặn thích hợp cho tôm Hùm là 33 – 35%0 . Khi độ mặn giảm thấp thường làm cho tôm bị nổ mắt, đỏ mang… và chết. Những vùng chịu ảnh hưởng của nước ngọt theo mùa chỉ thích hợp cho việc ương tôm Hùm giống, và phải di dời, chuyển giống đến vùng nuôi thương phẩm trước mùa mưa.
Vùng nuôi tôm Hùm theo dạng lồng ghăm cố định nên chọn ở vùng đáy mềm (cát, cát bùn, cát lẫn vỏ động vật thân mềm hoặc san hô) để dễ dàng cắm cọc làm lồng, và có biên độ giao động thuỷ triều lớn (cao nhất 3m, thấp nhất 1m) để dễ dàng vệ sinh lồng nuôi.
Khi chọn địa điểm cần tránh xa khu có nước thải công nghiệp, khu dân cư đông đúc, xa vùng có nghề nuôi tôm thương phẩm phát triển.
4.5.2.3. Ương giống, thả giống - chăm sóc, quản lý lồng nuôi:
Nuôi tôm Hùm trải qua một vài công đoạn, từ giống trắng cho đến tôm thịt mất 18-24 tháng bao gồm các bước: 

- Ương giống từ giống trắng lên giống đen (tôm Hùm con), kích thước nhỏ: 1 tháng .
- Ương từ giống đen đến cỡ giống 25g/1con : 2 - 3 tháng .

- Nuôi từ cỡ 25g/1con đến 100-200g/1con: 5 – 6 tháng.
- Nuôi tiếp > 1 - < 2 kg/con (tôm loại 1) mất đến 10 - 12 tháng.

Người nuôi có thể ương hoặc nuôi theo từng công đoạn, sau đó cung cấp cỡ giống lớn hơn cho người nuôi kế tiếp. Một số người có thể tự nuôi liên tục từ giống trắng cho đến tôm thương phẩm theo hình thức xoay vòng, gối đầu liên tục.
Tôm nhỏ được ương trong các lồng nhỏ, lưới có mắt lưới nhỏ, đặt trong lồng lớn.
Với cỡ giống lớn (25g/1con hoặc 100g/1con) được bắt từ tự nhiên vận chuyển về lồng, trước khi thả nên giữ tạm trong giai nhỏ đặt trong lồng để kiểm tra sức khỏe, loại bỏ những con yếu.
Khi thả nuôi tôm thịt, số lượng thả ban đầu khoảng 300-500con/1 lồng. Khi tôm lớn cần san thưa dần cho đến khi gần thu hoạch còn khoảng 100 con/1 lồng (4x4x4,5m), khi tôm lớn nên tách đực cái nuôi riêng.

Tôm Hùm được cho ăn các loại tôm, cua tạp, tốt nhất cho nên ăn động vật thân mềm 2 mảnh vỏ (các loại sò rẻ tiền, số lượng nhiều). Cá tạp ít được sử dụng khi nuôi tôm Hùm. Khi tôm còn nhỏ, sò cần phải cậy bỏ vỏ lấy thịt. Khi tôm lớn, thả trực tiếp sò cho ăn không cần cậy vỏ.
Thường xuyên lặn kiểm tra lồng nuôi, kiểm tra lưới, kiểm tra tôm. Khi tôm lột xác nhiều nên điều chỉnh lượng cho ăn, thu dọn xác tôm lột.
Định kỳ lặn dọn vệ sinh lồng, dọn bỏ vỏ sò, chà rong bám trên lưới để tạo sự thông thoáng.
4.6. Cơ cấu nghề tại xã Xuân Cảnh:
Do trình độ văn hóa thấp, đồng thời nghề khai thác cũng đem lại thu nhập cao cho ngư dân xã Xuân Cảnh, cho nên số hộ dân tại đây làm nghề khai thác và ương nuôi tôm Hùm giống nhiều. 

Tuy thời vụ khai thác tôm Hùm giống chỉ chiếm thời gian ngắn nhưng ngược lại hiệu quả kinh tế của nghề này đem lại khá cao, do đó số chủ hộ tham gia khai thác khá đông. Theo điều tra tại xã có 360 hộ thì 325 hộ tham gia khai thác tôm Hùm giống. Từ những kết quả điều tra thu được, rút ra bảng sau: 
Bảng12: Cơ cấu nghề tại xã Xuân Cảnh
	Nghề
	Khai thác tôm Hùm
	Khai thác tôm Hùm và ương tôm Hùm
	Khai thác tôm Hùm và làm nghề khác
	Khai thác tôm Hùm, ương tôm Hùm và làm nghề khác

	Phương tiện
	
	
	
	

	Ghe máy
	2
	2
	2
	2

	Thủ công
	2
	2
	3
	2

	Thủ công và ghe máy
	3
	3
	3
	4

	Tổng
	7
	7
	8
	8

	Tỷ lệ %
	23.3%
	23.3%
	26.6%
	26.6%


Nguồn tin: UBND xã Xuân Cảnh
* Nhận xét:

Bảng 12 cho thấy số hộ chỉ làm nghề khai thác tôm Hùm giống chiếm tỷ lệ 13,3%. Như vậy trong 1 năm họ chỉ tham gia lao động có khoảng 4 – 6 tháng, thời gian còn lại trong năm 6 - 8 tháng là nhàn rỗi.

Số hộ khai thác tôm Hùm giống đồng thời ương nuôi tôm Hùm là làm thêm nghề phụ khác chiếm tỷ lệ lớn nhất 43,3 %, những hộ này thường có điều kiện về kinh tế, có tổng thu nhập hàng năm cao. 
4.7. Mùa vụ khai thác:
Theo kết quả điều tra thu được tại xã Xuân cảnh thì ở đây ngư dân thường tiến hành khai thác tôm Hùm từ tháng 11 dương lịch của năm trước kéo dài đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên trong cả vụ khai thác chỉ có tháng 1 và tháng 2 là đỉnh cao về sản lượng tôm Hùm giống khai thác được.

Qua số liệu thu được tại 30 hộ của xã Xuân Cảnh ta rút ra được bảng sau: Bảng 13: Sản lượng tôm Hùm giống khai thác được qua các tháng trong vụ 2006-2007:
	STT
	Tên chủ hộ
	Tháng 11
	Tháng 12
	Tháng

 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tổng số con cả vụ

	1
	Tô Nhẫn
	14
	32
	165
	193
	92
	14
	510

	2
	Võ Văn Nguyệt
	5
	15
	200
	170
	60
	0
	450

	3
	Bùi Văn Bưởi
	5
	30
	200
	190
	55
	0
	480

	4
	Đặng Văn Sự
	0
	25
	191
	181
	50
	15
	462

	5
	Huỳnh Văn Nuôi
	10
	50
	170
	180
	100
	20
	530

	6
	Đỗ Long
	0
	30
	220
	235
	60
	15
	560

	7
	Lê Thanh Hiền
	10
	35
	176
	171
	60
	0
	452

	8
	Trần Văn Ro
	15
	45
	180
	200
	80
	10
	530

	9
	Nguyễn Văn Hạnh
	0
	30
	250
	220
	100
	0
	600

	10
	Nguyễn Văn Thiên
	15
	40
	171
	171
	70
	5
	472

	11
	Huỳnh Văn Tùng
	0
	40
	159
	119
	35
	20
	378

	12
	Nguyễn Văn Hướng
	20
	35
	46
	51
	40
	10
	202

	13
	Nguyễn Kim Anh
	0
	30
	175
	260
	55
	0
	420

	14
	Trần Văn A
	4
	29
	128
	122
	60
	0
	343

	15
	Phạm Văn Sáng
	10
	65
	100
	110
	65
	10
	360

	16
	Mai Hữu Thật
	0
	15
	60
	76
	25
	5
	181

	17
	Phạm Văn Đỏ
	0
	40
	71
	66
	21
	5
	203

	18
	Võ Văn Quỳnh
	5
	10
	51
	61
	35
	20
	182

	19
	Võ Thế
	19
	44
	129
	148
	69
	4
	413

	20
	Phạm Văn Thu
	22
	36
	61
	51
	48
	27
	246

	21
	Nguyễn Văn Tý
	5
	20
	46
	56
	25
	0
	152

	22
	Phạm Văn Tráng 
	3
	13
	30
	35
	15
	4
	100

	23
	Võ Kim Anh
	5
	20
	35
	40
	20
	0
	120

	24
	Nguyễn Văn Lân
	0
	15
	50
	60
	15
	10
	150

	25
	Phạm Văn Xước
	0
	21
	60
	51
	26
	0
	158

	26
	Phạm Văn Nhớn
	0
	15
	40
	30
	12
	3
	100

	27
	Võ Văn Sơn
	10
	20
	45
	55
	20
	0
	150

	28
	Trần Thanh Chiển
	0
	25
	60
	40
	30
	0
	155

	29
	Nguyễn   Mẫn
	2
	15
	59
	54
	18
	8
	156

	30
	Nguyễn Thị Đường
	0
	15
	53
	69
	14
	6
	157

	
	Tổng 
	179
	855
	3381
	3365
	1375
	216
	9371

	
	  % 
	1,91
	9,12
	36,08
	35,9
	14,67
	2,3
	


Nguồn tin: UBND xã Xuân Cảnh
* Nhận xét:

Từ  bảng 13 cho thấy sản lượng tôm giống khai thác được của tháng 1 và tháng 2 là tương đương nhau và chiếm tỷ lệ cao nhất, ngược lại tháng 11 và tháng 4 chiếm tỷ lệ không đáng kể. Còn lại tháng 12 và tháng 3 sản lượng đạt 23,79%. Tuy nhiên trong 2 tháng này thì tháng 12 chỉ đạt số lượng tôm bằng 2/3 của tháng 3.  
4.8. Sản lượng tôm Hùm con khai thác trong 1 vụ (2006-2007) và hiệu quả kinh tế:

4.8.1. Sản lượng tôm Hùm con khai thác trong 1 vụ (2006-2007):

Ngành nuôi và khai thác tôm Hùm của xã Xuân Cảnh có từ lâu đời, nhưng lúc  đầu còn nhỏ lẻ, tự phát. Trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Nhà nước mà có sự thay đổi về diện tích nuôi và sản lượng khai thác.
Bảng 14: Sản lượng khai thác tôm Hùm con của 30 hộ tại xã Xuân Cảnh:

	STT
	Tên chủ hộ
	Phương tiện khai thác
	Tên Hùm Đá 
	Tôm Hùm Bông
	Tổng số con

	
	
	
	Tôm 

trắng
	Tôm 

đen
	Tôm trắng
	Tôm
 đen
	

	1
	Tô Nhẫn
	Ghe máy, thủ công
	85
	25
	365
	35
	510

	2
	Võ Văn Nguyệt
	Ghe máy, thủ công
	80
	25
	320
	25
	450

	3
	Bùi Văn Bưởi
	Ghe máy, thủ công
	85
	25
	340
	30
	480

	4
	Đặng Văn Sự
	Ghe máy, thủ công
	80
	22
	333
	27
	462

	5
	Huỳnh Văn Nuôi
	Ghe máy, thủ công
	95
	25
	378
	32
	530

	6
	Đỗ Long
	Ghe máy, thủ công
	105
	25
	395
	35
	560

	7
	Lê Thanh Hiền
	Ghe máy, thủ công
	80
	22
	325
	25
	452

	8
	Trần Văn Ro
	Ghe máy, thủ công
	95
	26
	379
	30
	530

	9
	Nguyễn Văn Hạnh
	Ghe máy, thủ công
	105
	29
	431
	35
	600

	10
	Nguyễn Văn Thiên
	Ghe máy, thủ công
	85
	21
	340
	26
	472

	
	Tổng trung bình số con
	
	89
	24
	360
	30
	

	11
	Huỳnh Văn Tùng
	Ghe máy
	70
	18
	270
	20
	378

	12
	Nguyễn Văn Hướng
	Ghe máy
	40
	12
	136
	14
	202

	13
	Nguyễn Kim Anh
	Ghe máy
	70
	15
	315
	20
	420

	14
	Trần Văn A
	Ghe máy
	65
	15
	245
	18
	343

	15
	Phạm Văn Sáng
	Ghe máy
	65
	19
	256
	20
	360

	16
	Mai Hữu Thật
	Ghe máy
	35
	15
	120
	11
	181

	17
	Phạm Văn Đỏ
	Ghe máy
	33
	10
	148
	12
	203

	18
	Võ Văn Quỳnh
	Ghe máy
	35
	12
	120
	15
	182

	19
	Võ Thế
	Ghe máy
	75
	18
	300
	20
	413

	20
	Phạm Văn Thu
	Ghe máy
	65
	10
	150
	20
	246

	
	Tổng trung bình số con
	
	55
	14
	206
	17
	

	21
	Nguyễn Văn Tý
	Thủ công
	32
	9
	101
	10
	152

	22
	Phạm Văn Tráng 
	Thủ công
	20
	5
	70
	5
	100

	23
	Võ Kim Anh
	Thủ công
	20
	5
	88
	7
	120

	24
	Nguyễn Văn Lân
	Thủ công
	20
	5
	119
	6
	150

	25
	Phạm Văn Xước
	Thủ công
	30
	8
	110
	10
	158

	26
	Phạm Văn Nhớn
	Thủ công
	15
	5
	75
	5
	100

	27
	Võ Văn Sơn
	Thủ công
	25
	9
	106
	10
	150

	28
	Trần Thanh Chiển
	Thủ công
	30
	6
	109
	10
	155

	29
	Nguyễn   Mẫn
	Thủ công
	28
	8
	110
	10
	156

	30
	Nguyễn Thị Đường
	Thủ công
	30
	7
	110
	10
	157

	
	Tổng trung bình số con
	
	25
	7
	99
	8
	

	
	Tổng 
	
	1698
	456
	6664
	553
	9371

	
	  % 
	
	18,2
	4,86
	71,1
	5,9
	


Nguồn tin: UBND xã Xuân Cảnh
* Nhận xét:
Qua bảng ta thấy số hộ khai thác tôm Hùm, ương nuôi và làm nghề khác những hộ này thường có điều kiện kinh tế hơn những hộ khác, do vậy họ có sự đầu tư về phương tiện trong quá trình khai thác, nhưng phương tiện vẫn còn thô sơ và chỉ khai thác với qui mô nhỏ, nên sản lượng thu được tại đây không cao, qua bảng trên thì hộ có sản lượng cao nhất đạt 600 con/1 vụ, thấp nhất là 100 con/1 vụ. 
Tổng sản lượng của 30 hộ khai thác trong vụ 2006-2007 thu được là 9.371 con tôm Hùm giống, trong đó bao gồm có 2 loài: Tôm Hùm Bông, tôm Hùm Đá. Trong mỗi loài tôm khai thác được gồm có 2 cỡ giống đó là tôm trắng và tôm đen.
Tuy nhiên ở đây sản lượng tôm Hùm Bông đen và tôm Hùm Đá đen chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 5,9% và 4,86% mà phần quyết định sản lượng chính trong vụ là tôm Hùm Bông trắng chiếm 71,1%. 
4.8.2. Hiệu quả kinh tế của nghề kinh doanh tôm Hùm:
4.8.2.1. Hiệu quả kinh tế của khai thác tôm Hùm:

a. Doanh thu:
* Giá bán :

Tôm Hùm Bông trắng: 97.000đ/con 
Tôm Hùm Bông đen: 135.000đ/con
Tôm Hùm Đá trắng: 10.000đ/ con

Tôm Hùm Đá đen: 
20.000ñ/con

( Khai thác bằng ghe máy, thủ công.

- Tôm Hùm Bông trắng:  97.000đ x 360   = 34.920.000đ
- Tôm Hùm Bông đen:  135.000đ x   30    =   4.050.000đ

- Tôm Hùm Đá trắng:  10.000đ     x  89      =    890.000đ
- Tôm Hùm Đá đen :   20.000đ     x 24       =    480.000đ


Tổng doanh thu: 

34.920.000  + 4.050.000 + 890.000 + 480.000  = 40.340.000ñ

( Khai thaùc baèng ghe maùy:
- Tôm Hùm Bông trắng: 97.000 x 206   = 19.982.000đ

- Tôm Hùm Bông đen: 135.000  x 17    =   2.295.000đ

- Tôm Hùm Đá trắng:  10.000 x 55       =      550.000đ

- Tôm Hùm Đá đen:    20.000 x 14         =    280.000đ
Tổng doanh thu: 

19.982.000 + 2.295.000 + 550.000 + 280.000  = 23.107.000ñ
( Khai thác bằng thủ công: 
- Tôm Hùm Bông trắng:  97.000   x  99   =    9.603.000đ

- Tôm Hùm Bông đen:    135.000  x  8    =    1.080.000đ
- Tôm Hùm Đá trắng:      10.000   x  2 5  =      250.000đ

- Tôm Hùm Đá đen :        20.000   x  7    =      140.000đ

Tổng doanh thu:

9.603.000 + 1.080.000 + 250.000 + 140.000 = 11.073.000ñ

b. Chi phí khai thaùc:
* Voán vay: 10.000.000ñ 
Laõi suaát : 1,03%/1 thaùng.

Vốn tự có: 2.000.000đ

Tổng số tiền đầu tư: 12.000.000đ

* Chi phí cho khai thác: 
- Mua ghe máy: 
 4.000.000ñ
+ Khấu hao (8 năm) : 500.000đ
- Mua nhiên liệu: 8.300đ/1 lít dầu .

+ Chi phí mua nhiên liệu cho cả vụ khai thác:

 1.000lít x 8.300ñ = 8.300.000ñ

- Trả lãi vay cho Ngân hàng theo quý: 
1, 03% x 10.000.000 x 3 thaùng  = 309.000ñ

- Chi phí làm ghe thủ công: 1.000.000ñ

+ Khaáu hao: 

                300.000ñ
- Chi phí trong hoạt động cho khai thác bằng ghe máy,
 
ghe thủ công:            1.000.000ñ

- Chi phí trong hoạt động cho khai thác bằng ghe máy:       700.000đ
- Chi phí trong hoạt động cho khai thác bằng ghe thủ công: 500.000đ

Vậy tổng chi phí:

- Khai thác bằng ghe máy, ghe thủ công:
         500.000 + 8.300.000 + 300.000 + 1.000.000 + 309.000   = 10.409.000ñ
- Khai thaùc baèng ghe maùy: 

500.000 + 8.300.000 + 700.000 + 309.000  =  9.809.000ñ 
- Khai thác bằng ghe thủ công: 

300.000 + 500.000 + 309.000 = 1.109.000ñ 
* Thu nhập:
- Thu nhập trung bình của một hộ sử dụng phương tiện khai thác bằng ghe máy, ghe thủ công : 40.340.000 – 10.409.000 = 29.931.000đ
- Thu nhập trung bình của một hộ sử dụng phương tiện khai thác bằng ghe máy: 23.107.000 – 9.809.000 = 13.298.000đ
- Thu nhập trung bình của một hộ sử dụng phương tiện khai thác bằng ghe thủ công: 11.073.000 – 1.109.000 = 9.964.000đ
Bảng 15: Hiệu quả kinh tế của khai thác tôm Hùm:
	Nghề
	Khai thác tôm Hùm

	Phương tiện
	Doanh thu
	Chi phí
	Thu nhập

	Ghe máy, thủ công
	40.340.000
	10.409.000
	29.931.000

	Ghe máy 
	23.107.000
	9.809.000
	13.298.000

	Thủ công
	11.073.000
	1.109.000
	9.964.000


Nguồn tin: Tổng hợp
* Nhận xét: Qua bảng 15 ta thấy, nếu giá tôm như trên thì thu nhập của người dân ở xã Xuân Cảnh từ việc khai thác tôm Hùm là rất cao, trong khi đó chi phí đầu tư cho khai thác lại thấp. Nhưng nhìn chung sản lượng khai thác ở đây còn chưa cao, hộ có sản lượng cao nhất là 600 con/vụ, vì vậy ta cần phải có sự đầu tư thêm về phương tiện khai thác để cho việc khai thác sao cho có hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.
4.8.2.2. Hiệu quả, kinh tế của ương tôm Hùm:
Nuôi tôm Hùm trải qua một vài công đoạn từ giống tôm Hùm có màu trắng (tom con) cho đến tôm thịt mất từ 18 - 24 tháng, ương giống từ giống trắng lên giống đen (tôm Hùm con) kích thước nhỏ (bằng đầu đũa): 1 tháng.
Trong quá trình nuôi có sự hao hụt chỉ còn lại 95%.
a. Doanh thu:
- Giá bán:  Tôm Hùm bông trắng: 
150.000ñ/con.
Tôm Hùm bông đen: 
200.000ñ/con.

Tôm Hùm Đá trắng : 
  40.000ñ/con.

Tôm Hùm Đá đen:  

  50.000ñ/con.

* Hộ khai thác tôm bằng ghe máy thủ công: 
- Tôm Hùm Bông trắng : 
 150.000 x 360 x 95% = 51.300.000ñ

- Tôm Hùm Bông đen:    
200.000 x 30   x  95% =   5.700.000ñ

- Tôm Hùm Đá trắng:    
40.000 x 89 x 95%     =    3.382.000ñ
- Tôm Hùm Đá đen: 
50.000 x   24  x 95%   =  1.140.000ñ

Tổng doanh thu: 

51.300.000 + 5.700.000 + 3.382.000 + 1.140.000 = 61.522.000ñ

* Hộ khai thác tôm bằng ghe máy:
- Tôm Hùm Bông trắng : 
 150.000 x 206 x 95%  = 29.355.000ñ

- Tôm Hùm Bông đen:    
200.000 x 17   x  95%  =    3.230.000ñ

- Tôm Hùm Đá trắng:    
40.000 x 55    x 95%   =    2.090.000ñ

- Tôm Hùm Đá đen: 
50.000 x   14  x 95%  =       665. 000ñ
Tổng doanh thu:
29.355.000 + 3.230.000 + 2.090.000 + 665.000 = 35.340.000ñ
* Hộ khai thác  bằng ghe thủ công: 

- Tôm Hùm Bông trắng : 
 150.000 x 99 x 95% = 14.107.000ñ

- Tôm Hùm Bông đen:    
200.000 x 8   x  95% =   1.520.000ñ

- Tôm Hùm Đá trắng:    
40.000 x 25 x 95%     =    950.000ñ

- Tôm Hùm Đá đen: 
50.000 x  7  x 95%   =     332.000ñ

Tổng  doanh thu:  
4.107.000 + 1.520.000 + 950.000 + 332.000 = 16.909.000ñ

b. Chi phí:

*  Hộ khai thác bằng ghe máy, ghe thủ công:
- Chi phí lồng nuôi: 4 lồng lớn x 1.000.000đ = 4.000.000đ
 2 lồng nhỏ x 500.000ñ  = 1.000.000ñ

  Khấu hao lồng: 1.000.000đ

- Thức  ăn cho tôm: 

       1.500.000ñ
- Chi phí sinh hoạt: 


        1.000.000ñ

Tổng chi phí : 1.000.000ñ + 1.500.000ñ + 1.000.000 = 3.500.000ñ

* Hộä khai thác bằng ghe máy :

- Chi phí lồng : 2 lồng lớn x 1.000.000   = 2.000.000đ 
3 lồng nhỏ x 500.000  =  1.500.000đ
Khấu hao lồng : 
      800.000ñ

- Chi phí hoạt động: 


        700.000ñ

- Thức ăn cho tôm: 


        900.000ñ

Tổng chi phí:



800.000 + 700.000 + 900.000 = 2.400.000ññ

* Hộ khai thác bằng ghe thủ công: 

- Chi phí lồng: 1 lồng lớn x 1.000.000 = 1.000.000đ

3 lồng nhỏ x 500.000 = 1.500.000đ

Khấu hao lồng:  

    600.000ñ

- Chi phí sinh hoạt:



    500.000ñ

- Thức ăn tôm : 



     450.000ñ

Tổng chi phí:  600.000 + 500.000 + 450.000 = 1.550.000đ

- Tổng chi phí cho khai thác, ương tôm Hùm:

+ Hộ khai thác bằng ghe máy, ghe thủ công: 
10.409.000 + 3.500.000  = 13.909.000ñ

+ Hộ khai thác bằng ghe máy:


9.809.000 + 2.400.000 = 12.209.000ñ

+ Hộ khai thác bằng ghe thủ công:


1.109.000 + 1.550.000 = 2.659.000ñ

c. Thu nhập:
- Hộ khai thác bằng ghe máy, ghe thủ công:


61.522.000 – 13.909.000 = 47.613.000ñ

- Hộ khai thác bằng ghe máy:


35.340.000 – 12.209.000 = 23.131.000ñ

- Hộ khai thác bằng ghe thủ công:


16.909.000 – 2.659.000 = 14.250.000ñ
Bảng 16 : Hiệu quả kinh tế khai thác, ương  nuôi tôm Hùm: 
	Nghề
	Khai thác, ương nuôi tôm Hùm

	Phương tiện
	Doanh thu
	Chi phí
	Thu nhập

	Ghe máy, thủ công
	61.522.000
	13.909.000
	47.613.000

	Ghe máy 
	35.340.000
	12.209.000
	23.131.000

	Thủ công
	16.909.000
	2.659.000
	14.250.000


Nguồn tin: Tổng hợp
* Nhận xét:  Sau khi khai thác tôm ngoài biển, nếu hộ nào có điều kiện thì tiến hành ương nuôi, thời gian ương nuôi khoảng 1 tháng thì bán được. Qua bảng ta thấy chi phí cho việc ương nuôi này không cao mà lợi nhuận mang lại cho người nuôi cao, qua một tháng ương nuôi, những hộ nào có sản lượng khai thác cao thì lợi nhuận thu được là 17.000.000đ, (47.613.000 – 29.931.000 = 17.682.000đ), còn hộ khai thác thấp thì 4.000.000đ (14.250.000 – 9.964.000 = 4.286.000đ). Điều này cho thấy rằng, nếu có sự đầu tư cao hơn nữa thì người dân ở đây sẽ có thu nhập cao hơn. 
4.8.2.3. Làm nghề khác (trồng lúa):
a. Doanh thu:

- Giá bán : 3.000.00đ/ tấn
- Doanh thu trên 1ha lúa /vụ : 

3.000.000 x 4,5 tấn /1ha  = 13.500.000đ

b. Chi phí sản xuất:


1.000.000/1 tấn x 4,5 tấn /ha = 4.500.000đ

c. Thu nhập 1 ha/vụ:


13.500.000ñ – 4.500.000ñ = 9.000.000ñ

4.8.2.4. Hiệu quả kinh tế khai thác tôm Hùm và làm nghề khác:
Bảng  17 : Hiệu quả kinh tế khai thác tôm Hùm và làm nghề khác:

	Nghề
	Khai thác tôm Hùm và làm nghề khác

	Phương 

    tiện


	Khai thác tôm Hùm
	Làm nghề khác
	Tổng thu nhập

	
	Doanh thu
	Chi 

phí
	Thu nhập
	Doanh thu
	Chi phí
	Thu nhập
	

	Ghe máy,
thủ công
	40.340.000
	10.409.000
	29.931.000
	13.500.000
	4.500.000
	9.000.000
	38.931.000

	Ghe máy
	23.107.000
	9.809.000
	13.298.000
	13.500.000
	4.500.000
	9.000.000
	22.298.000

	Thủ công 
	11.073.000
	1.109.000
	9.964.000
	13.500.000
	4.500.000
	9.000.000
	18.964.000


Nguồn tin:  Tổng hợp

 Nhận xét: Người dân ở đây ngoài khai thác tôm Hùm còn trồng lúa, thu nhập của trồng lúa/vụ khoảng 9.000.000đ. Qua đó ta thấy việc khai thác tôm Hùm đem lại thu nhập cao hơn cho người dân, vì vậy ta cần phải có sự chuyển đổi cơ cấu nghề để đem lại thu nhập cao cho người dân. 
4.8.2.5. Khai thác tôm Hùm, ương tôm Hùm và làm nghề khác:

Bảng 18  : Hiệu quả kinh tế khai thác,ương tôm Hùm và làm nghề khác:

	Nghề
	Khai thác tôm Hùm, ương tôm Hùm và làm nghề khác

	Phương 

    tiện


	Khai thác tôm Hùm, ương tôm Hùm
	Làm nghề khác
	Tổng thu nhập

	
	Doanh thu
	Chi 

phí
	Thu nhập
	Doanh thu
	Chi phí
	Thu nhập
	

	Ghe máy,

thủ công
	61.522.000
	13.909.000
	47.613.000
	13.500.000
	4.500.000
	9.000.000
	56.613.000

	Ghe máy
	35.340.000
	12.209.000
	23.113.000
	13.500.000
	4.500.000
	9.000.000
	32.131.000

	Thủ công 
	16.909.000
	2.659.000
	14.250.000
	13.500.000
	4.500.000
	9.000.000
	23.250.000


Nguồn tin: Tổng hợp
* Nhận xét:  Qua bảng ta thấy việc khai thác, ương tôm Hùm đem lại thu nhập cao hơn những nghề khác. Nhưng sự đầu tư về trang thiết bị, phương tiện khai thác, ương nuôi chưa cao, do vậy cần phải có sự chuyển đổi cơ cấu nghề để đầu tư cho việc khai thác, ương nuôi tôm Hùm cho có hiệu quả hơn góp phần giải quyết việc làm cho ngư dân tại địa phương làm cho đời sống người dân ngày một nâng cao.
* Nhận xét:
Qua bảng ta thấy rằng lãi suất thu được từ khai thác tôm Hùm giống và ương nuôi tôm Hùm là rất cao so với các nghề khác trong khu vực. Thu nhập do khai thác và ương nuôi tôm Hùm giống chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu nhập mà chi phí cho việc này thì lại thấp. Nhưng các phương tiện khai thác của người dân ở đây còn thô sơ, chưa có sự đầu tư thích đáng nên sản lượng thu được ở đây chưa cao, chỉ đạt được 600 con/vụ, hộ có sản lượng thấp nhất là 100 con/vụ. Cuộc sống người dân tại địa phương còn thấp, trình độ nhận thức còn hạn chế, do vậy việc khai thác còn mang tính tự phát chưa có sự đồng bộ và chưa có sự đầu tư cao. Do vậy, cần phải có sự quan tâm của chính quyền địa phương để hỗ trợ thêm nguồn vốn, quy hoạch lại vùng khai thác, vùng nuôi để cho việc nuôi và khai thác tôm Hùm sao cho có hiệu quả, nâng cao đời sống của người dân, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân tại địa phương. 
4.8.2.6. Những rủi ro các hộ gặp phải khi khai thác, ương nuôi tôm Hùm:

- Trong quá trình khai thác có thể gặp thời tiết không thuận lợi: Thiên tai, lũ lụt, gió bão … làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác.

- Trong quá trình nuôi môi trường bị ô nhiễm gây ra dịch bệnh ảnh hưởng đến năng suất nuôi.
4.9. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh tôm Hùm tại xã Xuân Cảnh:

4.9.1. Thuận lợi:

- Xã Xuân cảnh có nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ, có khả năng thích ứng nhanh với thị trường.
- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên có lợi thế về phát triển thuỷ sản.
- Phong trào nuôi trồng thuỷ sản, khai thác thuỷ sản trong thời gian qua phát triển rất mạnh với nhiều hình thức nuôi đa dạng, nhiều mô hình nuôi thành công.

4.9.2. Khó khăn:

- Khai thác hải sản quá mức làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản, gây ô nhiễm môi trường.
- Khai thác hải sản làm ảnh hưởng đến an ninh vùng biển.
- Do áp lực gia tăng dân số của các vùng ven biển nên lao động ở vùng này đã dư thừa. 
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

5.1. Kết luận: 
Từ kết quả điều tra tại khu vực xã Xuân Cảnh, có thể rút ra một số kết luận sau:

1. Mùa vụ ngư dân địa phương tiến hành khai thác từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Tuy nhiên thời điểm cao về sản lượng khai thác là tháng 1 và tháng 2.
2. Sản lượng khai thác được trong một vụ (2006-2007) tại xã Xuân Cảnh (30 hộ) là 9.371 con, trong đó hộ cao nhất đạt 600 con tôm Hùm. Hộ có sản lượng thấp nhất đạt 100 con. Kích cỡ giống khai thác được chủ yếu là tôm Hùm Bông (P.ornatus) trắng có chiều dài 2,2 ( 2,4cm (71,1%). Các loại khác chiếm tỷ lệ không đáng kể: Tôm Hùm Đá (P.homarus) trắng chiều dài cơ thể ( 1,8 ( 2,2, cm (18,2%). Tôm Hùm Bông đen (5,9%). Tôm Hùm Đá đen (4,86%).
3. Hiệu quả kinh tế của nghề khai thác tôm Hùm giống tương đối cao: Chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu nhập của mỗi ngư dân (87,08%). Nhiều hộ ngư dân tại thôn chỉ sống bằng nghề khai thác tôm Hùm giống.
4. Trình độ văn hóa của các chủ hộ tham gia khai thác tôm Hùm giống thấp, đa số học cấp I (56,67%), số lao động học cấp II không có, học cấp II rất ít (23,33%).
5. Ngư dân trong thôn thường khai thác bằng hai hình thức chính là sử dụng lưới mành có hệ thống đèn chiếu sáng và sử dụng vật liệu gỗ, đá san hô, có khoan lỗ để khai thác hoặc cành cây, lưới rách.
Phương tiện khai thác: 50% số hộ khai thác thủ công, 50% số hộ khai thác bằng ghe máy.
6. Có 76,66% số hộ tham gia khai thác tôm Hùm giống tiến hành ương nuôi tôm con. Do dựa vào kinh nghiệm để ương nuôi nên tỷ lệ sống của tôm con không ổn định mà dao động tuỳ theo từng lồng, từng hộ và theo khí hậu.
5.2. Đề xuất ý kiến:
1. Cần có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước để có những công trình nghiên cứu sâu hơn về các loài tôm Hùm có giá trị kinh tế nhằm góp phần bảo vệ nguồn lợi tôm Hùm ở nước ta.
2. Nhanh chóng nghiên cứu và sản xuất thành công tôm Hùm giống nhân tạo để giải quyết được vấn đề con giống tôm Hùm cho nghề nuôi tôm Hùm lồng thương phẩm.
3. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật, có kỹ năng và ý thức kỹ luật cao cho mọi lĩnh vực của ngành. 
4. Chú ý đến điều kiện vệ sinh bảo hộ lao động.

5. Không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng, điều kiện giáo dục, y tế cũng như làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với ngư dân biển.

6. Trước tình trạng nguồn lợi bị khai thác kiệt quệ, trước đòi hỏi cao về vệ sinh an toàn thực phẩm rất cần tăng cường đội ngũ thanh tra, kiểm soát viên, kỹ thuật viên.
7. Tăng đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho nghiên cứu khoa học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

---(((---

1. Hồ Thu Cúc và CTV - 1985

Một số đặc điểm sinh học của tôm Hùm.


Báo cáo Khoa học - Trường ĐHTS

2. Hồ Thu Cúc và CTV - 1993:


Nghiên cứu Kỹ thuật nuôi tôm Hùm lồng và ao đất ở ven biển khánh Hòa.


Báo cáo Khoa học – Trường ĐHTS

3. Nguyễn Văn Chung – 1992:


Một số đặc điểm sinh học của tôm Hùm Panulirus Stimpsoni và kỹ thuật nuôi tăng trọng ở vùng biển Quảng Bình – Quảng Trị.

4. Lục Minh Diệp:


Kỹ thuật nuôi giáp xác


Bài giảng

5. Nguyễn Anh Phương - 1994


Báo cáo tốt nghiệp - Trường ĐHTS

6. Nguyễn Thị Bích Thuỷ - 1993:


Một số đặc điểm sinh học của tôm Hùm trong thời kỳ thành thục sinh dục.

Báo cáo Khoa học – TTNCTS 3

7. Hoàng Thị Thảo – 2002:


Điều tra kỹ thuật nuôi tôm Hùm Bông (Pa nulirus ornatus) tại Hòn Miễu – Nha Trang)

8. Động vật chí Việt Nam.
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